MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I, MÔN NGỮ VĂN 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
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	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ (bốn chữ, năm chữ, lục bát)

	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết
	Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng


	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %


	        20%
	      40%
	       30%
	         10%
	

	Tỉ lệ chung
	                     60%
	                  40%


	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: Ngữ văn 7. Thời gian làm bài : 90 phút

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung / 

Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	I
	Đọc hiểu
	Th¬ (bốn chữ, năm chữ, lục bát) 
	Nhận biết:

- Nhận biết được từ ngữ, vần nhịp trong bài thơ.

- Nhận biết được bố cục, các nhân vật trữ tình tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.

- Nhận biết được số từ, phó từ.
Thông hiểu:

- Xác định được thành phần câu.
- Hiểu và lý giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, biện pháp tu từ.

- Giải thích được ý nghĩa tác dụng của nghĩa của từ trong ngữ cảnh của dấu chấm lửng.

Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.

- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống, qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh , giọng điệu.
	3TN
	5TN
	2TL
	

	II
	Viết
	Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học được đọc.
	Nhận biết: Nhận biết được kiểu bài phân tích đặc điểm nhân vật.
Thông hiểu: Nắm được đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học được đọc.
Vận dụng: Lựa chọn nhân vật, đặc điểm nhân vật được gợi ra từ một tác phẩm văn học. 
Vận dụng cao: Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm, phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.
	
	
	
	1TL

	Tổng


	
	3TN
	5TN
	2TL
	1TL

	Tỉ lệ %


	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	       60
	       40


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
                                                Môn: Ngữ văn 7

                                               Thời gian làm bài : 90 phút

I. Đọc hiểu :  (6,0 điểm )

Đọc bài thơ “Nhớ mẹ” (Lương Hà)  và trả lời các câu hỏi sau:

	Lâu lâu về thăm mẹ

Con chỉ muốn nằm nghe

Bắt mẹ kể  lúc trẻ.

Mẹ nuôi hai đứa bé.

Đứa thì nằm trên võng

Đứa lon ton, lóng ngóng

Mẹ lom khom bữa nóng

Cho con ăn lớn chóng

Lúc con học ê, a

Sai, mẹ chẳng rầy la.

Mắt mẹ buồn hiền hòa

Con cũng chợt nhận ra.

Khi con đi học xa

Lúc được nghỉ về nhà

Mong con bằng người ta.

Vét sạch túi dốc ra.
	Mẹ không quản mưa nắng

Chợ gần , xa cố gắng

Gom nhặt từng đêm trắng

Cho con chạm ước mơ.

Con thương mẹ lắm luôn

Nhớ những buổi chiều buồn

Lôi cánh tay gầy guộc.

Gối chui tọt vào lòng.

Thương mẹ quá. Mẹ ôi !

Lòng quặn đau rã rời...

Nhớ mẹ quá...! Mẹ ơi !

Con nhớ mẹ...Không nguôi.




Câu 1: Ở khổ thơ thứ 2, tác giả gieo vần gì?

A.Vần “ong” - lưng.
B. Vần “ong”- chân.
C. Vần “óng”- lưng.
D. Vần” óng”- chân.
Câu 2: Những nhân vật trữ tình nào được xuất hiện trong bài thơ?

A. Mẹ và bà                     

B. Mẹ và bố.

C. Bố và con.

D. Mẹ và con

Câu 3: Khổ thơ thứ nhất, có mấy số từ?

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Khổ thơ đã thể hiện tình cảm gì của mẹ dành cho con?
                             Mẹ không quản mưa nắng

                             Chợ gần, xa cố gắng

                            Gom nhặt từng đêm trắng

                            Cho con chạm ước mơ.

A. Mẹ thương yêu con hết mực.

B. Mẹ mong con khôn lớn nên người.

C. Thể hiện sự hi sinh thầm lặng của mẹ dành cho con.

D. Mẹ luôn lo lắng cho con.

Câu 5: Xét về mục đích nói câu thơ “Nhớ mẹ quá...! Mẹ ơi !”thuộc kiểu câu gì?
A.Câu nghi vấn.

B. Câu cầu khiến.

C. Câu trần thuật.

D. Câu cảm thán.

Câu 6: Xét về cấu trúc, câu thơ “Lâu lâu về thăm mẹ” thiếu thành phần ngữ pháp nào?
A.  Thành phần chủ ngữ
B. Thành phần vị ngữ
C. Cả thành phần chủ ngữ và vị ngữ
D. Thành phần trạng ngữ
C©u 7: Từ “rã rời” trong câu thơ : Lòng quặn đau rã rời

 Thể hiện nỗi niềm, tâm trạng gì của người con?

A. Mệt mỏi
B. Đau đớn, nhớ thương

C. Xót xa
D. Ngậm ngùi
C©u 8:  Bài thơ trên toát lên giọng điệu gì?

A.Trầm

B. Sôi nổi

C. Tha thiết

D. Nhẹ nhàng

C©u 9:  Từ bài thơ trên em rút ra thông điệp gì?
C©u10: Viết đoạn văn (5-7 câu) nêu cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ trong bài thơ?
Phần II: Viết ( 4,0 điểm)
Phân tích nhân vật em yêu thích trong một tác phẩm truyện mà em đã được đọc.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	Phần


	Câu


	Nội dung
	Điểm

6.0

	
	
	Đọc hiểu
	

	I
	1
	B
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Học sinh rút ra được bài học về sự thấu hiểu, trân trọng, báo hiếu mẹ.
	1,0

	
	10
	Nêu được cảm nhận của em về người mẹ cả về ngoại hình, phẩm chất...
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận phân tích đặc điểm của nhân vật.
	0,25

	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

	
	- Phân tích về ngoại hình.

- Phân tích về ngôn ngữ, lời nói.

- Phân tích hành động. 

- Phân tích phẩm chất...
	2.5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25


BẢNG KIỂM

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ

	
	Mức 5 (Xuất sắc)


	Mức 4 (Giỏi)


	Mức 3 (Khá)


	Mức 2 (Trung bình)
	Mức 1 (Yếu)



	Chọn đúng nhân vật yêu thích. 


	Lựa chọn được nhân vật yêu thích với những tình cảm, việc làm có ý nghĩa với bản thân
	Lựa chọn được nhân vật yêu thích với những tinh cảm, việc làm có ý nghĩa.
	Lựa chọn được nhân vật yêu thích.
	Lựa chọn được nhân vật yêu thích nhưng chưa rõ ràng
	

	0,5 điểm
	0,5đ
	0,4đ
	0,3đ
	0,2đ
	0,1đ

	Đặc điểm nhân vật
	Đảm bảo phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật một cách rõ ràng, thuyết phục.
	Đảm bảo phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật một cách rõ ràng.
	Đảm bảo phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật một cách khá rõ ràng, 
	Phân tích đặc điểm các nhân vật,  các chi tiết chưa rõ ràng, hay vụn vặt; chưa có tính sáng tạo.
	Chưa rõ đặc điểm nhân vật, không có tính sáng tạo.

	1,25 điểm
	1,25đ
	1đ
	0,75đ
	0,5đ
	0,25đ

	Bố cục, tính liên kết của văn bản
	Trình bày rõ bố cục của bài văn; Các sự  việc,  được liên kết chặt chẽ, logic, thuyết phục.
	Trình bày rõ bố cục của bài văn; Các sự việc,  được liên kết chặt chẽ, logic.
	Trình bày được bố cục của bài văn; Các sự việc,  thể hiện được  mối liên kết  nhưng đôi chỗ chưa chặt chẽ.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn

Các sự việc,  chưa thể hiện được mối liên kết chặt chẽ, xuyên suốt.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn; Các sự việc, chưa thể hiện được mối liên kết rõ ràng.

	0,5 điểm
	0,5đ
	0,4đ
	0,3đ
	0,2đ
	0,1đ

	Thể hiện suy nghĩ, hành động của nhân vật.
	Thể hiện một cách thuyết phục đối với người đọc bằng các từ ngữ phong phú, sinh động.
	Thể hiện một cách thuyết phục đối với người đọc bằng các từ ngữ phong phú, phù hợp
	Thể hiện một cách thuyết phục đối với người đọc bằng các từ ngữ  rõ ràng.
	Thể hiện một cách thuyết phục đối với người đọc bằng các từ ngữ chưa rõ ràng.
	Chưa thể hiện được suy nghĩ, hành động của nhân vật.

	0,5 điểm
	0,5đ
	0,4đ
	0,3đ
	0,2đ
	0,1đ

	Nghệ thuật xây dựng nhân vật
	Nhận xét, đánh giá được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn một cách một cách rõ ràng, thuyết phục.
	Nhận xét, đánh giá được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn một cách rõ ràng.
	Nhận xét, đánh giá được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn khá rõ ràng.
	Nhận xét, đánh giá được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn chưa rõ ràng.
	Chưa nhận xét, đánh giá được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.

	0,25 điểm
	0,25đ
	0,2đ
	0,15đ
	0,1đ
	0đ

	Diễn đạt
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp
	Mắc rất ít lỗi diễn đạt nhỏ
	Bài viết còn mắc một số lỗi diễn đạt nhưng không trầm trọng.
	Bài viết còn mắc khá nhiều lỗi diễn đạt.
	Bài viết còn mắc rất nhiều lỗi diễn đạt

	0,5 điểm
	0,5đ
	0,4đ
	0,3đ
	0,2đ
	0,1đ

	Trình bày


	Trình bày đúng quy cách VB; sạch đẹp, không gạch xoá


	Trình bày đúng quy cách VB; rõ ràng, không gạch xoá.
	Trình bày đúng quy cách VB; chữ viết rõ ràng, có ít chỗ gạch xoá.
	Trình bày quy cách VB còn đôi chỗ sai sót; chữ viết khoa học, có một vài chỗ gạch xoá.
	Chưa trình bày đúng quy cách của VB; chữ viết khó đọc, có nhiều chỗ gạch xoá

	0,25 điểm
	0,25đ
	0,2đ
	0,15đ
	0,1đ
	0đ

	Sáng tạo
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết có ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết chưa thể hiện rõ ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết không có ý tưởng và cách cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết không có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.

	0,25 điểm
	0,25đ
	0,2đ
	0,1đ
	0đ
	0đ


                       --------------------------------------------------------------------
